            Ubnd tỉnh phú thọ              cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
 trư​ờng đại  học hùng vư​ơng          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      SỐ:…../ĐHHV- ĐT                                Phú Thọ, ngày       tháng       năm 2011
   V/v tính giờ vượt định mức 

        năm học 2010-2011

                 Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.
Để tiến hành tính giờ vượt định mức cho giảng viên năm học 2010-2011 đúng kế hoạch và chế độ, Nhà trường đề nghị cá nhân và đơn vị thực hiện các yêu cầu sau đây:
I. Đối tượng kê khai:

1. Giảng viên, giảng viên chính (bao gồm cả giảng viên đi ôn thi, đi học đại học, thạc sỹ, nguyên cứu sinh; nghỉ chế độ thai sản...) có giờ dạy năm học 2010-2011.
2. Giáo viên THPT (chưa chuyển ngạch) có giờ dạy năm học 2010-2011.
3. Giảng viên trong thời gian tập sự thuộc năm học 2010-2011.
II. Nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị:
1. Phòng đào tạo:
          -  Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kê khai giờ dạy của cá nhân và bộ môn năm học 2010-2011.
            - Phối hợp với các đơn vị tổ chức tính giờ vượt định mức năm học 2010 – 2011.
2. Phòng tổ chức cán bộ:

             Cung cấp cho Ban chỉ đạo tính giờ vượt định mức năm 2010-2011 các danh sách cán bộ, giảng viên của trường năm học 2010- 2011, danh sách giảng viên đi ôn thi, đi học: đại học, thạc sỹ và NCS; nghỉ chế độ thai sản… trong năm học 2010-2011. 
3. Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế:

            - Cung cấp kết quả nghiên cứu và tổ chức NCKH của giảng viên năm học 2010- 2011 cho Ban chỉ đạo tính giờ vượt định mức (bao gồm danh sách công nhận giờ NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH).
            - Phối hợp với P. Đào tạo thẩm định các bài báo của giảng viên năm học 2010-2011.  

4. Phòng Kế hoạch và tài chính:

              Phối hợp với phòng Đào tạo tiến hành kiểm tra và tính chế độ giờ vượt định định mức cho cán bộ giảng viên theo đúng quy định hiện hành.            

5. Các đơn vị:
a) Các Khoa

- Nộp sổ đầu bài năm học 2010-2011 về P.Đào tạo.

- Danh sách xếp loại  giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Danh sách giảng viên hướng sinh viên NCKH và Khoá luận tốt nghiệp.

b) Bộ môn
- Kê khai giờ lao động của Bộ môn (Mẫu 1- trên mạng internet của trường).

- Sổ theo dõi chấm bài thi.

c) Cá nhân

- Kê khai giờ dạy theo (mẫu 2- trên mạng internet của trường).
- Kê khai giờ thực dạy (mẫu 3).

- Kê khai chấm bài thi (mẫu 4).

- Các bài viết trên báo, tạp chí, kỷ yếu…;  Các quyết định cử đi ôn thi, đi học, giấy chứng sinh (nghỉ chế độ thai sản) … bằng bản Fo to.
III. Nguyên tắc tính giờ vượt định  mức:

           - Căn cứ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Trường Đại học Hùng Vương kèm theo Quyết định số 615/QĐ-ĐHHV ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.

           - Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hùng Vương kèm theo Quyết định số 624 ngày 2 tháng 11 năm 2009 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.
VI. Thời gian tiến hành:

 
- Từ ngày 15/ 8 đến 22/ 8/ 2011 các đơn vị kê khai giờ lao động của cá nhân và bộ môn năm học 2010- 2011 và nộp về Nhà trường các ngày 24, 25/8/ 2011 (qua P. Đào tạo cho đ/c Nguyễn Trung Kiên); Thu hồ sơ theo Bộ môn, không thu cá nhân (các tập thể và cá nhân không nộp đúng quy định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm).

  
- Ngày 25/ 8/ 2011 Họp ban chỉ đạo Tính thừa giờ năm học 2010-2011.

           - Từ ngày 25/8/ đến ngày 12/9/ 2011 các Tiểu ban tính thừa giờ làm việc (Các tiểu ban hoạt động theo kế hoạch riêng).

  
- Trước ngày 20/ 9/ 2011công bố kết quả vượt giờ năm học 2010-2011.
 Đề nghị các đơn vị và các nhân nghiêm túc thực hiện công văn này.
Nơi nhận:                                                                                     hiệu trưởng
- Như kính gửi (để thực hiện);

- Hiệu trưởng,  các PHT;

- Lưu VT, ĐT.

                              Thống kê giờ  lao động tổ bộ môn
Năm 2010- 2011
                                                                 ( Mẫu 1)
 Bộ môn:............................................................................................................................

 Khoa:..............................................................................................................                                 

	STT


	Họ và tên

 giảng viên
	Giờ dạy
	Giờ

Chuyên môn khác
	Giờ

 NCKH
	Giờ

Kiêm nhiệm
	Tổng

Số giờ

Thực hiện
	Giờ

Quy đổi
	Giờ vượt định mức

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	


                                                                               Ngày        tháng        năm 20

            Lãnh đạo Khoa                                                     Trưởng Bộ môn                                             
                 (Ký  xác nhận)
          Ubnd tỉnh phú thọ            cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  trư​ờng đại  học hùng vư​ơng         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              

             Kê khai giờ Lao động (Mẫu 2)
Của cá nhân năm học 2010 - 2011
                                                        

Họ và Tên :..................................................     Chức danh GV:...............................................
Hệ số lương:.....................................................Hệ số trách nhiệm:....................................
Tổ bộ môn:......................................................Khoa:.........................................................

Định mức giảng dạy:......................................Định mức nckh:........................................
 1. Giờ dạy :
  1.1 Giờ giảng dạy:

	Tên học phần
	Lớp

Dạy
	Số

 SV
	Học

 kỳ
	Tổng số tiết
	Tổng

Số giờ thực hiên
	Tổng

Số giờ  

Quy chuẩn

	
	
	
	
	LT
	TH
	KT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Giờ chuyên môn khác :

+ Hướng dẫn Khoá luận tốt nghiệp;....................................................................

+ Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tâm lý:……………………………………………

+ Chấm bài  hết học phần: số bài............ giờ quy chuẩn:.........................................

+ Giờ chủ nhiệm lớp:.......................................................................................

+ trợ lý chuyên môn, bộ môn, khoa:…………………………………………..

+ Cố vấn học tập:…………………………………………………………………….

+ Hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tế:........................................................

+ Hướng dẫn sinh viên cuối khoá tập giảng:........................................................

2 Giờ kiêm nhiệm (tính 02 kiêm nhiệm cao nhất)

	Nội dung công tác kiêm nhiệm
	% Kiêm nhiệm
	Giờ được tính
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Nghiên cứu khoa học

+ Hướng dẫn sinh viên NCKH :....................................................................

+ Các bài báo :…………………………………………………………..

+ Đề tài khoa học:.....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. Đối với giảng viên tập sự, mới chuyển về trường, đi học ... 

   a. Tập sự: từ ngày....../......./ 20... đến....../....../ 20......(năm học  2009-2010)
   b. Mới chuyển về trường: từ ngày......../......./ 20......(năm học 2009-2010 )
   c. Đi học:  từ ngày...../ ...../ 20... đến...../...../ 20...(Tập trung:          ; Không tập trung:          )
   d.  Đi ôn thi : từ ngày...../ ...../ 20... đến....../......./ 20................

   e. Nghỉ chế độ thai sản: từ ngày........../ ........../ 20...... đến....../......./ 20................

   Ghi chú:Tất cả các đổi tượng trên đều phải có quyết định hoặc giấy tờ kèm theo
.* Tổng số giờ dự kiến thực hiện mục: (1) +(2) + (3)=............................................

 * Tổng định mức lao động:............................................................
 * Dự kiến giờ vượt:................................

                                                                                     Phú Thọ, ngày       tháng       năm 2011
 Xác nhận   củatrưởng  bộ môn                                 Người  kê khai        

                               Bảng kê giờ Thực dạy của cá nhân
Năm học 2010- 2011
                                         

                                                                (Mẫu 3)
Họ và tên giảng viên:...........................................Đơn vị công tác:...................................
Giờ định mức giảng dạy:...................Giờ thực dạy quy chuẩn:.......................Giờ vượt định mức :..................... 

Cụ thể:
	S

TT
	Tên lớp

Dạy
	SL

Sinh viên
	Tên  học phần
	Tổng số tiết

của HP
	Số giờ
	Giờ

quy chuẩn
	Gh.chú (dạy thay cho ai)

	
	
	
	
	
	   Lý      Thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:


	
	
	
	
	
	


     Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu trách nhiêm

hoàn toàn trước nhà trường.                                                            

                                                            Ngày .....tháng .........năm 2011

                                                          Người kê khai                          

                                         Bảng kê giờ chấm bài 
Năm học 2010 - 2011
                                                        (Mẫu 4)
Họ và tên giảng viên:....................................Bộ môn:..................................

Đơn vị công tác:............................................................
Cụ thể:
	S

TT
	Tên  học phần
	Học kỳ
	Lớp (Hệ đào tạo)
	Tổng số tiết

của HP
	Tổng Số 

bài chấm
	Thành  giờ quy chuẩn 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


                                                                     Ngày     tháng      năm 2011

    Trưởng bộ môn                                                         Người kê khai                                                                     
Bảng kê giờ
hướng dẫn sinh viên cuối khoá tập giảng
Của tổ bộ môn Năm học 2010- 2011

Tổ bộ môn:............................................................Khoa:...................................
Cụ thể:
	S

TT
	Họ  và tên

giảng viên
	Tên lớp

Hướng dẫn tập giảng
	Số nhóm
	SL

Sinh viên
	Tổng số giờ(đã quy chuẩn)
	Ghi  chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:


	
	
	


* Ghi chú: Kèm theo kế hoạch tập giảng năm 2010- 2011 của bộ môn.
                                                            Ngày .....tháng .........năm 2011
          Lãnh đạo khoa                                                Trưởng bộ môn                                             

             (Ký  xác nhận)
             Ubnd tỉnh phú thọ            cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  trư​ờng đại  học hùng vư​ơng          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              

Hướng dẫn

 tính giờ vượt định mức

 năm học 2010-2011

I. Căn cứ các văn bản


- Chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Hùng Vương.


- Chế độ chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hùng Vương.


- Thông tư liên tịch hướng dẫn một số chính sách thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy bộ môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học...."


II. Đối tượng được tính

1. Giảng viên (bao gồm cả giảng viên đi ôn thi đại học, thạc sỹ, nguyên cứu sinh; đi học đại học, thạc sỹ  và nghiên cứu sinh; nghỉ chế độ thai sản,...).


2. Giảng viên trong thời gian tập sự.

           3. Giáo viên trung học (chưa chuyển ngạch)


III Nguyên tắc chung


1. Tính giờ vượt định mức cho mỗi cá nhân trên cơ sở đã tính đủ mặt bằng lao động của bộ môn trong năm học 2010-2011.


2. Định mức lao động bao gồm: giờ giảng dạy và nghiên cứu khoa học:


a- Giờ NCKH bao gồm: đề tài NCKH, các bài báo, đề án, dự án. Giờ NCKH chỉ tính đến đủ định mức quy định của giảng viên về NCKH trong năm học (nếu thiếu giờ NCKH phải lấy giờ chuyên môn giảng dạy bù vào)

b- Giờ chuyên môn giảng dạy bao gồm: Giờ dạy lý thuyết, thực hành, hướng dẫn sinh viên nghiệp vụ, làm bài tập, hướng dẫn sinh viên NCKH, hướng dẫn khoá luận TN và chấm bài thi học phần... (nếu giờ chuyên môn giảng dạy thiếu không lấy giờ NCKH bù vào để tính vượt giờ).
         - Những giảng viên không đủ định mức lao động mà còn thừa giờ NCKH sẽ được bù vào cho đến đủ định mức để xét thi đua, khen thưởng hoặc phụ cấp đứng lớp.


3. Miễn giảm % giờ kiêm nhiệm chức vụ, chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, con nhỏ dưới 36 tháng cho giảng viên trên cơ sở định mức giảng dạy của cá nhân trong năm học 2010- 2011.

         Ví dụ: Đều là Trưởng bộ môn thuộc Khoa tự nhiên được miễn giảm 15% định mức giờ giảng dạy.


- Chị A là Giảng viên không đi học: Định mức giảng dạy là  280 giờ/ năm được miễn giảm 42 tiết.


- Chị B là Giảng viên đi học (hình thực không tập trung được giảm 70%): Định mức giảng dạy là 84 giờ/ năm được miễn giảm 12,6 tiết.


4. Giảng viên công tác tại phòng, ban, trung tâm chỉ tính giờ giảng dạy (không tính giờ NCKH, không tính kiêm nhiệm chức vụ) sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các phòng ban và trung tâm.

II. áp dụng định mức cho các đối tượng


1. Đối với giảng viên đi ôn thi đại học, thạc sĩ, NCS  được miễn giảm theo quyết định thực tế.


2. Đối với giảng viên đi học đại học, thạc sĩ, NCS hình thức đào tạo tập trung  được miễn giảm 100% định mức lao động.


3. Đối với giảng viên đi học đại học, thạc sĩ, NCS hình thức đào tạo không tập trung  được miễn giảm 70% định mức lao động.


4. Nghỉ thai sản  trong năm học miễn giảm 4 tháng ( có giấy tờ kèm theo).


5. Nữ giảng viên có con nhỏ dưới 36 tháng miễn giảm 10% giờ giảng dạy theo định mức của cá nhân trong năm học.


6. Giảng viên kiêm nhiệm  các chức vụ được miễn giảm tỷ lệ %  giờ giảng dạy theo định mức năm học  (đựoc tính 2 kiêm nhiệm cao nhất). Cụ thể:

	STT
	Kiêm nhiệm 
	Các môn  thuộc khoa Xã hội, chính trị, ngoại   ngữ chuyên
	Các môn thuộc khoa Tự nhiên, kỹ thuật, ngoại  không chuyên

	I
	Chức vụ chính quyền
	

	1
	Trư​ởng các phòng chức năng và Giám đốc các trung tâm trực thuộc trư​ờng
	70

	2
	P.Trư​ởng phòng chức năng và phó giám đốc các trung tâm trực thuộc trư​ờng
	65

	3
	Giảng viên công tác ở các phòng và giáo vụ các khoa,  bộ môn trực thuộc tr​ường
	70

	4
	Tr­​ëng khoa:
	25
	20

	5
	P.Tr­ëng khoa
	20
	15

	6
	Tr​ưởng bộ môn
	20
	15

	7
	Phó trư​ởng Bộ môn, Trợ lý khoa, chủ nhiệm lớp, có vấn học tập
	15

	II
	Công tác Đảng và đoàn thể cấp tr​ường
	

	8
	Bí th​ Đảng uỷ, Chủ tịch công đoàn trư​ờng ở đơn vị  có bố trí cán bộ chuyên trách
	25

	9
	Bí th​ Đảng uỷ, Chủ tịch công đoàn tr​ường ở đơn vị  không bố trí cán bộ chuyên trách
	45

	10
	Phó bí thư​ Đảng uỷ, uỷ viên th​ường vụ đảng uỷ, phó tịch công đoàn tr​ường, tr​ưởng ban thanh tra nhân dân, tr​ưởng ban nữ công, chủ tịch hội cựu chiến binh ở các đơn vị có bố trí cán bộ  chuyên trách
	15

	11
	Phó bí th​ Đảng uỷ, uỷ viên th​ường vụ đảng uỷ, phó tịch công đoàn tr​ường, tr​ưởng ban thanh tra nhân dân, tr​ưởng ban nữ công, chủ tịch hội cựu chiến binh ở các đơn vị không bố trí cán bộ  chuyên trách
	40

	III
	Công tác Đảng và đoàn thể ở  cấp đơn vị
	

	12
	Bí th​ chi bộ, Chủ tịch công đoàn Khoa
	20
	15

	13
	Phó bí th​ chi bộ, Phó chủ tịch công đoàn Khoa, chủ tịch công đoàn bộ môn trực thuộc tr​ường
	15
	10


7. Quy đổi  thời gian thực hiện một số nhiệm vụ khác ra giờ chuẩn

	STT
	Hạng mục
	Giờ quy đổi

	1
	Giảng dạy 1 tiết lý thuyết đào tạo theo niên chế:

- Lớp ( 60 sinh viên 

- Lớp thêm 1 đến 20 sinh viên đ​ược tính thêm 
	1,0

0,1

	2
	Giảng dạy 1 tiết lý  thuyết đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Lớp ( 60 sinh viên 

- Lớp thêm 1 đến 20 sinh viên được tính thêm
	1,1

0,1

	3
	Một tiết giảng dạy bồi d​ưỡng, giảng lý thuyết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; giảng cho sinh viên bằng tiếng nư​ớc ngoài với môn không phải là ngoại ngữ, giảng dạy theo ch​ương trình tiên tiến, hệ đào tạo kỹ sư​ tài năng
	2,0



	4
	H​ướng dẫn bài tập, thí nghiệm, thực hành, tập giảng, nghiệp vụ sư​ phạm th​ường xuyên, thảo luận:

- H​ướng dẫn 1 tiết bài tập

- H​ướng dẫn 1 tiết  thực hành  thí nghiệm

- H​ướng dẫn 1 tiết, thảo luận, thực tế ngoài trời, nghiệp vụ s​ phạm th​ờng xuyên.

- H​ướng dẫn sinh viên s​ư phạm cuối khoá tập giảng tr ước khi đi thực tập tốt nghiệp ( tổ từ 12 đến 15 SV) tính /1 tổ  
	0,5

0,5

         0,5

30

	5
	H​ướng dẫn sinh viên tham quan, kiến tập (TT lần 1), thực tế, rèn nghề: 1 ngày  (8 giờ) 
	2

	6
	H​ướng dẫn 1 bài tập lớn cho 1 SV (theo yêu cầu của ch ương trình)
	1

	7
	H​ướng dẫn thực tập và đồ án, khoá luận tốt nghiệp:

- H​ướng dẫn thực tập tốt nghiệp một nhóm trong 1 tuần (1 nhóm từ 3- 5 SV)

- H ướng dẫn đồ án và khoá luận tốt nghiệp 1SV/ 01 đề tài

(K4,K5,K6 áp dụng theo Quy chế 25, từ K7 áp dụng theo Quy chế 43) 
	1

15

	8
	Chấm thi:

- Chấm thi kết thúc học phần (thi viết)

+ Loại bài 60 phút: 22 bài (1 bài tính 2 GV chấm)
+ Loại bài 90 phút: 20 bài (1 bài tính 2 GV chấm)

+ Loại bài 120 phút trở lên: 18 bài (1 bài tính 2 GV chấm)
- Hỏi thi vấn đáp: 10 sinh viên (có 2 GV hỏi thi/ 01 SV); Với bộ môn GDTC 15 SV (có 2 GV hỏi thi/ 01 SV) 
	1

           1


 8. Giảng viên Mác - Lênin được giảm 25% định mức.
V. Định mức lao động:

	Chức vụ

giảng viên
	Tổng định mức

lao động /năm
	Giảng dạy
	NCKH

	Giảng viên chính
	520 giờ
	320 giờ
	200 giờ

	Giảng viên
	430 giờ
	280 giờ
	150 giờ

	Giảng viên tập sự
	210 giờ
	140 giờ
	75 giờ

	Giảng viênGDTC, quốc phòngkhông chuyên
	570 giờ
	420 giờ
	150 giờ

	Giảng viên Mác - Lênin- Tư tưởng HCM ( Giảm 25%GD)
	360 giờ
	210 giờ
	150 giờ


VI. Hướng dẫn cách tính cụ thể của một số trường hợp:
	STT
	Đối tượng
	Giờ CM giảng dạy
(Giảng dạy + CM khác
	Giờ

NCKH
( các bài báo,…)
	Kiêm nhiệm
(nếu có)
	Tổng giờ thực hiện cả năm


	Định mức cả năm

phải thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Giờ CM
	NCKH

	1
	GV không đi học
	     X
	       Y
	 Z
	X +Y+Z
	280
	150

	2
	GV đi học  không tập trung
	     X
	       Y
	 Z x 30%
	X +Y+Z
	84 (28 x 3)
	45

	3
	GV nghỉ thai sản trong năm học
	     X
	       Y
	 Z x 60%
	X +Y+Z
	168 (28 x6)
	90

	4
	Tập sự
	     X
	0
	0
	X
	215

	5
	 Giáo viên trung học
	
	0
	0
	
	450

	6
	GV đi học tập trung
	     X
	0
	0
	X
	0
	0
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                                                                                         Phòng Đào tạo
